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CHƯƠNG V : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ 
YẾU. 

1. Lập dòng kim ngưu của một dự án đầu tư. 

a. Định nghĩa. 
Dòng lưu kim (Cashflow) của dự án đầu tư là một dãy các giá trị tiền được biểu 

diễn trên trục thời gian theo từng chu kỳ. 
Quy ước: 
- Chu kỳ trong phân tích tài chính dự án đầu tư được tính theo năm. 
- Gốc biểu đồ dòng tiền lấy tại năm 0 là năm kết thúc xong hoặc kết thúc cơ 

bản phần xây dựng và bắt đầu đưa dự án vào hoạt động. 
- Các khoản tiền xuất hiện tại các thời điểm khác nhau trong một chu kỳ 

(trong một năm) đều được xem như xuất hiện ở cuối chu kỳ. 
- Dòng lưu kim thu vào mang dấu cộng (+), dòng lưu kim chi ra mang dấu trừ 

(-). 

b. Các dòng lưu kim của dự án đầu tư. 
* Dòng lưu kim đầu tư (Investment Cash Flows - ICF) 

Dòng lưu kim đầu tư của dự án gồm 4 thành phần sau: 
 

 Dòng lưu kim đầu tư tài sản cố định 
- Các khoản đầu tư nhằm hình thành nên: nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc, 

thiết bị; phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý; 
vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm… thoả mãn các tiêu 
chuẩn quy định về TSCĐ hữu hình. 
(Xem quy định trong Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm 

theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính “Về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)”, 
Chuẩn mực số 03: Tài sản cố định hữu hình). 
- Các khoản chi phí đầu tư hình thành nên các tài sản cố định vô hình: chi phí 

đất đai; chi phí thành lập doanh nghiệp (chi phí nghiên cứu, thăm dò, lập dự 
án đầu tư thành lập doanh nghiệp, chi phí thẩm định dự án, chi phí họp thành 
lập,…); chi phí nghiên cứu phát triển; chi phí bằng phát minh, bằng sáng 
chế, bản quyền tác giả, mua bản quyền tác giả, chuyển giao công nghệ; chi 
phí về lợi thế kinh doanh. 

 

(Xem Chuẩn mực số 04: Tài sản cố định vô hình ban hành và công bố theo 
Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

 Dòng lưu kim liên quan đến thanh lý tài sản cố định 
 

Nếu bán đi một tài sản cố định cao hơn giá trị kế toán còn lại của nó sẽ làm 
tăng lời ròng chịu thuế và do đó tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuế tăng 
này được xem như lưu kim chi ra. 

Ví dụ: 
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Doanh nghiệp có một TSCĐ nguyên giá 100 triệu đồng, được khấu hao hết 
trong 5 năm theo phương pháp đường thẳng. Đến cuối năm thứ 3, doanh nghiệp bán 
lại TSCĐ này cho một doanh nghiệp khác với giá bán là 50 triệu đồng. 

Như vậy, hao mòn TSCĐ đến cuối năm thứ 3 là: ( ) 6035100 =× triệu; giá trị kế 
toán còn lại là: 40600 =− triệu; chênh lệch giữa giá bán và giá trị kế toán còn 
lại là phần thu nhập chịu thuế thu nhập doan 10400

10
h nghiệp: 5 =− triệu; thuế thu 

nhập phải nộp là (thuế suất thuế TNDN 32%): 2,3%3210 =× triệu. Có nghĩa là khi 
bán đi TSCĐ này doanh nghiệp thu được 50 triệu đồng (thu vào) nhưng phải nộp 
thuế 3,2 triệu (chi ra), gộp lại ta có lưu kim là: 462,350 8,+=− triệu (thu vào). 

Nếu bán đi một tài sản cố định thấp hơn giá trị kế toán còn lại của nó sau khi 
đã tính khấu hao thì lời ròng chịu thuế sẽ giảm và thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ 
giảm theo, tiền thuế giảm này được xem như lưu kim thu vào. 

Ví dụ: Tương tự như ví dụ trên nhưng giả sử doanh nghiệp chỉ bán được TSCĐ 
trên với giá 20 triệu đồng. 

Tương tự, giá trị kế toán còn lại của TSCĐ là 40 triệu; chênh lệch giữa giá bán 
và giá trị kế toán còn lại là: 204020 −=− triệu; trong trường hợp này doanh nghiệp 
có một khoản giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được xem là lưu kim thu vào là: 

triệu. Có nghĩa là khi bán đi TSCĐ này doanh nghiệp thu được 20 
triệu đồng (thu vào) đồng thời giảm thuế TNDN phải nộp là 6,4 triệu (thu vào), 
cuối cùng ta có lưu kim là: 4,264,6

4,6%3220 =×

20 +=− triệu (thu vào). 
 Dòng lưu kim về vốn lưu động 

Mức tăng lên của vốn lưu động ròng (VLĐ ròng = VLĐ - Vay ngắn hạn) so với 
năm trước đó được xem là lưu kim chi ra. Ngược lại, lượng vốn lưu động ròng giảm 
xuống được xem là lưu kim thu vào. 

Lưu ý: Vốn lưu động đáp ứng cho nhu cầu hoạt động của một năm phải đưa vào 
đầu năm đó tức là đưa vào cuối năm trước. Khi kết thúc thời hạn đầu tư tiến hành 
thanh lý tài sản lưu động, thu hồi lại toàn bộ vốn lưu động và được xem là lưu kim 
thu vào. 

Ví dụ: 
Công suất hoạt động của một dây chuyền sản xuất mới của doanh nghiệp dự 

kiến như sau: năm hoạt động đầu tiên đạt 60% công suất thiết kế, năm thứ hai và 
năm thứ ba là 70%, năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu đạt 95%, năm cuối cùng 
đạt 80%. Doanh nghiệp ước tính nếu huy động hết 100% công suất thì cần phải có 
một lượng nguyên liệu dự trữ cần thiết trị giá 200 triệu đồng. 

Như vậy, lượng nguyên liệu cần thiết tương ứng cho từng năm là: 
 

Năm thứ 0 1 2 3 4 5 6 7 
Lượng nguyên liệu  

cho các năm 

 

0 
 

120 
 

140 
 

140 
 

190 
 

190 
 

190 
 

160 

Lượng thay đổi 
So với năm trước 

  

+120 
 

+20 
 

0 
 

+50 
 

0 
 

0 
 

-30 

Lưu kim về  
nguyên liệu 

 

-120 
 

-20 
 

0 
 

-50 
 

0 
 

0 
 

+30 
 

160 

 Dòng lưu kim vay và trả nợ vay 
Vốn đi vay là lưu kim thu vào. Các khoản trả nợ và lãi vay là lưu kim chi ra. 
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Ví dụ: Doanh nghiệp vay 90 triệu để bổ sung vốn cho dự án, thời hạn vay 3 
năm, lãi suất 10%/năm, cuối năm trả nợ gốc 30 triệu, lãi tính trên số nợ gốc còn lại. 

 

Năm thứ 0 1 2 3 
Nợ gốc còn lại 90 60 30 0 

Trả nợ gốc - 30 30 30 
Lãi vay - 9 6 3 
Lưu kim +90 -39 -36 -33 

 
* Dòng lưu kim hoạt động (Operation Cash Flows - OCF). 
Dòng lưu kim hoạt động được xác định trên cơ sở doanh thu và chi phí của dự 

án trong các năm hoạt động trong vòng đời dự án. Dựa trên lời ròng sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp thể hiện trên bảng dự trù lời lỗ, thực hiện một số điều chỉnh để 
có được dòng lưu kim hoạt động. 

Công thức xác định dòng lưu kim hoạt động của dự án cho từng năm như sau 
(lưu ý rằng đây là sự thay đổi về lưu kim hoạt động, tức là sự so sánh giữa trường 
hợp có thực hiện và không thực hiện dự án). 

 

kTk IDrIDEROCF +∆+−×−∆−∆−∆=∆ )1()(  
 

∆OCF - Thay đổi về lưu kim hoạt động (Operation Cash Flows). 
∆R - Thay đổi về doanh thu (Revenue). 
∆E - Thay đổi về chi phí (Expenses). Lưu ý không bao gồm chi phí khấu hao. 
∆D - Thay đổi về khấu hao (Depreciation). 
Ik - Lãi phải trả cho vốn vay đầu tư năm thứ k (Interest). 
rt - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (Tax Rate). 

 

Các thành phần trong doanh thu bao gồm doanh thu từ các loại sản phẩm chính, 
sản phẩm phụ, phế liệu thu hồi,… 

Các thành phần trong chi phí hoạt động bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực 
tiếp, lao động trực tiếp, chi phí nhiên liệu, điện, chi phí quản lý phân xưởng, quản 
lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng,… 

 

* Dòng lưu kim thuần (Net Cash Flows - NCF) 
 

Sau khi đã xác định được dòng lưu kim đầu tư và dòng lưu kim hoạt động, ta có 
công thức xác định dòng lưu kim thuần như sau: 

 

OCFICFNCF ∆+∆=∆  

2. Suất thu hồi vốn đòi hỏi tối thiểu. 
    (MINIMUM REQUIRED RATE OF RETURN - MRRR) 

 

Yếu tố “Giá trị theo thời gian của đồng tiền” trong tính toán các chỉ tiêu hiệu 
quả dự án đầu tư được giải quyết bằng Suất thu hồi vốn đòi hỏi tối thiểu (MRRR) 
hay còn gọi là lãi suất tính toán. Việc xác định lãi suất tính toán cho các dự án đầu 
tư của mỗi doanh nghiệp là một vấn đề rất phức tạp. Tuy nhiên, lãi suất này lại cần 
phải được xác định trước khi có thể tính toán được hiệu quả tài chính của dự án. 

a. Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất tính toán. 
- Mỗi nguồn vốn được sử dụng đều phải trả một khoản cho quyền sử dụng 

nguồn vốn đó được gọi là chi phí sử dụng vốn (Cost of Capital). Nguồn vốn 
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đầu tư cho một dự án có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, do 
đó yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến lãi suất tính toán là cơ cấu nguồn vốn đầu 
tư và chi phí sử dụng của mỗi loại vốn. 

- Mức sinh lời của phương án sử dụng vốn có lợi nhất mà không được chọn do 
đã lựa chọn dự án. Đây chính là chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn vào 
mục đích tối ưu nhất. 

- Mức độ rủi ro của các dự án khác nhau là khác nhau, rủi ro càng lớn thì yêu 
cầu tỷ suất lợi nhuận phải càng cao. Như vậy, dự án có mức độ rủi ro càng 
lớn thì lãi suất tính toán cũng càng phải lớn và ngược lại. 

- Tỷ lệ lạm phát cũng ảnh hưởng đến lãi suất tính toán. Nếu tỷ lệ lạm phát 
cao, nhà đầu tư phải tăng lãi suất tính toán của dự án để đảm bảo lãi suất 
tính toán thực tế dương trong tương lai. 
Ví dụ: Một dự án đầu tư có thời hạn 3 năm, muốn đạt được lãi suất thực là 

8%/năm thì lãi suất đưa vào tính toán phải là bao nhiêu nếu biết tỷ lệ lạm phát 
tương ứng của các năm 1, 2, 3 là 3%, 4% và 3,5%. 

Theo công thức Fisher:  

( ) ( )
( )( ) ( )k

k
nk

r rrr
ii

+++
+

=+
1...11

11
21

 

 

Trong đó: 
ir là lãi suất thực sau khi đã loại bỏ yếu tố lạm phát. 
in là lãi suất danh nghĩa chưa xét đến lạm phát. 
rk là tỷ lệ lạm phát năm thứ k. 
Ta có: 

( ) ( )
( )( )( )035,0104,0103,01

08,01
+++

=+ n1 3
3 + i

 

Vậy in = 11,78%/năm (lãi suất đưa vào tính toán). 
 

n. 

 chịu thuế thu nhập doanh nghiệp làm cho 
thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống. 

iệp 

- Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi: 

b. Chi phí sử dụng vốn thành phầ
- Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế: 
Việc tính chi phí sử dụng vốn vay sau thuế là do lãi vay phải trả được tính vào chi 

phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập

( )tdd rkk −×= 1*  
kd - Lãi suất nợ vay (lãi suất thực năm) 
rt - Thuế suất thuế thu nhập doanh ngh

 

p
p Pk =  pD

Dp - Cổ tức hàng năm của cổ phiếu ưu đãi 
Pp - Giá thuần phát hành cổ phiếu ưu đãi (Giá bán trừ đi chi phí phát hành) 

Ví dụ: 

 
Đỗ Trọng Hoài   Khoa Quản Trị Kinh Doanh 



 

 

 

 

 

 

 

Quản trị dự án đầu tư   72  

Giá bán cổ phiếu ưu đãi là 100$, tỷ lệ chi phí phát hành mỗi cổ phiếu là 2% giá 
bán, cổ tư dụng vốn cổ 

phần ưu đ

ùc hàng năm chia cho mỗi cổ phiếu là 10$. Như vậy, chi phí sử 

ãi là: %20,1010 === pDk %98100 ×p
p P  

 

 Ch àn là thu nhập giữ lại: - i phí sử dụng vốn cổ phần thường có nguo
 

( )
g

P
gD +1ke += 0  

ke - Chi phí sử dụng vốn cổ phần có nguồn là thu nhập giữ lại 
D0

P -
g -

 

- Chi ph át hành mới: 
 

 - Cổ tức năm nay của một cổ phiếu thường 
 Giá trị thị trường của một cổ phiếu thường 
 Tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng của cổ tức 

í sử dụng vốn cổ phần thường có nguồn từ ph

( )
g

FP
gD

k s +
−
+

=
10  

ks - Chi phí sử dụng vốn cổ phần có nguồn là thu nhập giữ lại 
ổ phiếu thường 

P - Giá trị thị trường của một cổ phiếu thường 
ng 

 một số phương pháp để xác định chi phí vốn cổ phần thường như 

ể bù trừ rủi ro do mua trái phiếu của doanh nghiệp thay vì mua 
công trái, được đo bằng phần vượt của lãi suất trái phiếu doanh nghiệp so với lãi suất 
côn

phiếu thường được lấy bằng 4%. Theo kinh nghiệm, đó là khoảng cách giữa mức 
sinh lời trung bình trên các cổ phiếu so với mức sinh lời trung bình trên các trái phiếu 
do 

Như vậy

D0 - Cổ tức năm vừa qua của một c

 F - Chi phí phát hành một cổ phiếu thườ
g - Tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng của cổ tức 

 

 Ngoài ra còn
sau: 

 

- Lãi suất không rủi ro + Phí suất rủi ro: 
 

pfe rrk +=  

ke- Chi phí vốn cổ phần thường của doanh nghiệp. 
rf - Lãi suất không rủi ro lấy bằng lãi suất công trái là lãi suất được nhà nước đảm 

bảo chắc chắn. 
rp - Phí suất rủi ro:  21 pprp +=  

p1 - Là phần đ

g trái. 
p2 - Là phí suất phụ thêm để bù trừ rủi ro do mua cổ phiếu thay vì mua trái phiếu 

của doanh nghiệp. Loại rủi ro này sinh ra khi mua cổ phiếu doanh nghiệp thay vì mua 
trái 

doanh nghiệp. 
: 21 pprk fe ++=  

Ví dụ: 
Nếu lãi suất công trái là 6%/năm, lãi suất trái phiếu của doanh nghiệp là 

10%/năm thì phí suất rủi ro r  khi mua cổ phiếu doanh nghiệp thay vì mua công trái 
là: 

p

( 6%10 ) %8%4% =+21 −=+= pprp

hi phí vốn cổ phần của doanh nghiệp là 

  

Như vậy, c
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%14%8%621 =+=++= pprk fe  

ô hình định giá vốn tài sản: - 
 

M

( )fmfe rkrk −+= β  

ke- Chi phí vốn cổ phần thường của doanh nghiệp. 
rf - Lãi suất không rủi ro. 
β - Hệ số β được xác định bởi các công ty môi giới thị trường chứng khoán 
km - Suất thu hồi trung bình của cổ phiếu thường của tất cả các doanh 
nghiệp tham gia thị trường chứng khoán 

Theo mô hình này người ta xét đến sự chênh lệch rủi ro giữa các chứng khoán 
thường  với công trái và giữa cổ phiếu của doanh nghiệp với cổ phiếu thường trung 
bìn

 lệch giữa suất thu hồi trung bình của cổ phiếu thường tất cả các doanh 
nghiệp với lãi suất phi rủi ro (km – rf); sự chênh lệch rủi ro giữa cổ phiếu thường của 
doa ệ 
số β. 

h của các doanh nghiệp khác trên thị trường chứng khoán. 
Sự chênh lệch rủi ro giữa các chứng khoán thường so với công trái được đo bằng 

phần chênh

nh nghiệp với cổ phiếu thường của tất cả các doanh nghiệp khác được đo bằng h

Ví dụ: 
G ửiả s  lãi suất công trái là 6%/năm, suất thu hồi trung bình của các cổ phiếu 

thường là 15%/năm và doanh nghiệp có hệ số β = 0,5. Chi phí vốn cổ phần của doanh 
nghiệp là: 

( ) %5,10%6%155,0%6 =−×+=ek  
Nếu doanh nghiệp có hệ số β = 1,0 thì chi phí vốn cổ phần của doanh nghiệp là: 

( ) %15%6%150,1%6 =−×+=e

u doanh nghiệp có β = 1,5 thì chi phí vốn cổ ph
k  

Nế ần của doanh nghiệp là: 
 ( ) %5,19%6%155,1%6 =−×+=ek  
 

Thường thì kết quả tính toán theo mỗi phương pháp là khác nhau cho nên các 
doanh nghiệp thường dùng cả 3 phương pháp sau đó điều ỉnh các kết quả để có 
được m

 

Sa  phí sử dụng 
chung  tỷ trọng: 

 

ú ý: 
- Chi phí trung bình của các loại vốn vay cũng được tính theo phương pháp 

g tháng, vay dài hạn ngân hàng 
00 triệu đồng với lãi suất 12%/năm, vay dài hạn ngân hàng B 800 triệu 

ch
ột con số thích hợp nhất. 

c. Chi phí sử dụng vốn trung bình tỷ trọng. 
u khi xác định được chi phí sử dụng các loại vốn thành phần, chi
cho tất cả các loại vốn sẽ được tính bằng phương pháp trung bình

 

W sseeppdd kWkWkWkWACC ×+×+×+×=

 WACC - Chi phí vốn trung bình tỷ trọng. 
W

*  

d - Tỷ trọng vốn vay trong cơ cấu vốn tối ưu. 
Wp - Tỷ trọng vốn cổ phần ưu đãi trong tổng vốn. 
We - Tỷ trọng vốn cổ phần thường có nguồn từ thu nhập giữ lại. 
Ws - Tỷ trọng vốn cổ phần thường có nguồn từ phát hành mới. 

Ch

trung bình tỷ trọng. Ví dụ: Doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng A 100 
triệu đồng với lãi suất 9%/năm ghép lãi hàn
B 3
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đồng với lãi suất 12,5%/năm. Như vậy, chi phí vốn vay trung bình trước thuế 
là:  

s 

%12,12
800300100

800%5,12300%121001
12
%91

12

=
++

×+×+×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

/năm 

 

- WACC sẽ thay đổi theo mức vốn huy động. 
Ví dụ: 
Doanh nghiệp muốn huy động vốn để thay thế một dây chuyền sản xuất cũ với cơ 

cấu % là vốn vay. Doanh nghiệp dự tính sẽ trả lãi 12%/năm cho 
mỗi trái phiếu và đóng thuế tới 35% lợi nhuận. Lãi suất công trái của kho bạc hiện 
nay là 8%. Năm vừa qua doanh nghiệp trả cổ tức cho mỗi cổ phiếu là 20$, giá thị 
trươ cổ phiếu thường này là 200$. Doanh nghiệp cũng ước tính được tỷ lệ tăng 
trươ ó mức thu lợi trung bình hàng 
năm của ca β là 1,25. Hãy xác định chi 
phí vốn trung bình tỷ trọng của doanh nghiệp. 

Chi phí lãi vay của công ty là: 

 vốn huy động gồm 40

øng của 
ûng kỳ vọng của cổ tức là 5% mỗi năm, trong khi đ

ùc cổ phần của các công ty khác là 14%. Hệ số 

( ) ( ) %8,7%351%121* =−×=−×= tdd rkk /năm 
Chi phí vốn cổ phần: 

( ) ( ) %5,15%5
200

%512010 =+
+

=+
+

= g
P

gD
ke  

Hoặc  %16%4%)8%12(%821 =+−+=++=+= pprrrk fpfe  

Hoặc  ( ) ( ) %5,17%8%1425,1%8 =−+=−+= fmfe rkrk β  

Chi phí vốn trung bình tỷ trọng của doanh nghiệp: 
 

 
 %62,13%5,17%60%8,7%40max

*
max =×+×=×+×= eedd kWkWWACC  

 

d. Chi phí sử dụng vốn biên tế. 
 

Chi phí vốn trung bình tỷ trọng của doanh nghiệp ở phần trên được tính trong 
điều kiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp không thay đổi. Khi nhu cầu vốn đầu 
tư tăng le  nguồn 
vốn cũng có thể thay đổi, do đó chi phí sử dụng vốn trung bình cũng thay đổi theo. 
Thư  t ïng các nguồn vốn có chi phí thấp nhất, sau đó mới 
sử dụng đ àu về vốn đầu tư 
tăng lên, chi phí sử dụng 
của đồng 

Doanh
Vo

 å phần ưu đãi: 

ân, cơ cấu các nguồn vốn có thể thay đổi và chi phí sử dụng từng

ïc ế, doanh nghiệp sẽ sử du
ến các nguồn vốn có chi phí cao hơn. Vì vậy, khi nhu ca
cần thiết phải xét đến chi phí sử dụng vốn biên tế, đó là 
vốn cuối cùng cho nhu cầu vốn đầu tư. 

 

Xét ví dụ sau: 
 nghiệp có các cơ hội huy động vốn như sau: 
án vay: 
Nếu nhu cầu vốn ≤ 100 triệu thì lãi suất là 12%/năm. 
Nếu 100 triệu < nhu cầu vốn ≤ 150 triệu thì lãi suất là 13%/năm. 
Nếu nhu cầu vốn > 150 triệu thì lãi suất là 15%/năm. 

Từ vốn co
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Nếu nhu cầu vốn ≤ 50 triệu thì chi phí phát hành là 5%. 
Nếu nhu cầu vốn > 50 triệu thì chi phí phát hành là 10%. 

ị trường của CPƯĐ là 100.000$, cổ tức CPƯĐ là 15%. 

Nếu nhu cầu vốn > 100 triệu thì chi phí phát hành là 10%. 
thị trường của CPTT là 150.000$, cổ tức CPTT năm vừa qua là 

20. ty êng trởng kỳ vọng của cổ tức là 
7%
Doanh nghiệp dự kiến cơ cấu vốn: vốn vay 30%, vốn CPƯĐ 15%, vốn CPTT 

55%. T

Các chi phí vốn thành phần có thể có. 
Các mức nhu cầu vốn mà tại đó WACC thay đổi và giá trị WACC tương 

 

Với vốn vay: 
Nếu nhu cầu vốn ≤ 100 triệu: 

Giá trị th
 Từ vốn cổ phần thường: 

Thu nhập giữ lại dự tính trong năm là 70 triệu. 
Nếu nhu cầu vốn ≤ 100 triệu thì chi phí phát hành là 5%. 

Giá trị 
000$ mỗi cổ phiếu, dự tính û lệ ta
/năm. 

huế suất thuế TNDN là 35%. 
 

Hãy xác định: 

ứng. 

( ) %8,7%351%12* =−×=dk /năm 
Nếu 100 triệu < nhu cầu vốn ≤ 150 triệu: 

( ) %45,8%351%13 ×* =−=dk /năm 

Nếu nhu cầu vốn > 150 triệu: ( ) %75,9%31%15 −×=dk /năm 
Các mức tổng vốn tương ứng mà tại đó chi phí lãi vay thay đổi: 

5* =

333%30
100 =  triệu và 500%30

150 = triệu 
 

Với vốn CPƯĐ: 
Nếu nhu cầu vốn ≤ 50 triệu: 

( ) %79,1505,01000.100
%15000.100 =−

×==
p

p
p P

Dk /năm 

Nếu nhu cầu vốn > 50 triệu: 

( ) %67,1610,01000.100
%15000.100 =−

×==p
p

p
Pk /năm 

Mức tổng vốn mà tại đó chi phí vốn CPƯĐ thay đổi: 

D

 

333%15
50 = triệu 

 

Với vốn CPTT: 
Nếu nhu cầu vốn ≤ 70 triệu: 

( ) ( ) %27,21%7
000.150

%71000.2010 +
+

= g =+
+

=
P

gD
ke /năm 

Nếu 7 cầu vốn ≤ 100 triệu: 0 triệu < nhu 
( ) ( )

( ) %02,22 /%7 =+
0,010 500.0

000.20 +
=g na

riệu: 
15FP

%71
−

1+ gD0 +
−

=k s êm 

Nếu nhu cầu vốn > 100 t
( ) ( )

( ) %85,2 /n2
000.150

000.0
aê

 

ác mức tổng vốn tương ứng mà tại đó chi phí vốn CPTT thay đổi: 

%7 =+
1,010 −
%71+210 =+

+
= g

gD
k s − FP

m 

C
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127%55
70 =  triệu và 309%55

170 = triệu 
 

Như vậy có 4 m  nhu c i đó WACC thay đổi là: 127 triệu, 309 
triệu, 333 triệu và 500 triệu. 

Lập bảng  sau: 
 

 vốn p ke, ks WACC 

ức ầu vốn mà tạ

 tính như

Nhu cầu K*
dk  

Từ 0 đến 127 triệu 
Từ 127 triệu đến 309 triệu 

Từ 334 triệu đến 500 triệu 
Trên 500 triệu 

7,80% 

8,45% 
9,75% 

9% 
15,79% 

9% 
16,67% 
16,67% 

21,27% 
22,02% 
22,85% 
22,85% 
22,85% 

16,41% 
16,82% 
17,28% 
17,60% 
17,99% 

7,80% 15,7

Từ 310 triệu đến 333 triệu 7,80% 15,7

 
 

Trên cơ sở biểu đồ hoạch định ngân quỹ, doanh nghiệp có thể lựa chọn các dự 
án của mình một cách tối ưu. Giả sử doanh nghiệp có các cơ hội đầu tư sau: 

 

 Nhu cầu vốn 
(triệu đồng) 

IRR 
(%) 

Dự án I 150 19 
Dự án II 210 17 
Dự án III 50 25 
Dự án IV 120 22 

 

 Ta có biểu đồ hoạch định ngân quỹ như sau: 

 được lựa chọn là Dự án I, Dự án III, và Dự án IV. 

30% 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

20% 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.

Dự án III 

 I

Dự án IV 

 

Các dự án

0    100 200  

Dự án

50 triệu 
25%

170 
triệu

320 
triệu

530 
triệu

Dự án II
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e. Lãi suất tính toán (MRRR). 
Thực tế người ta thường sử dụng phương pháp xác định lãi suất tính toán như sau: 
- Xác định chi phí sử dụng vốn trung bình tỷ trọng của doanh nghiệp. 

ø đầu tư về mức độ rủi ro của dự án mà xác định 

tư.

- Tuỳ theo đánh giá của nha
mức lãi suất bù trừ cho rủi ro này. 

- rrWACCMRRR +=  (rr là lãi suất bù trừ rủi ro). 

3. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầ  

a. Thời gian hoàn vố Payback iod -
Thời gian hoàn vốn của dự án là khoảng thời g ể thu ïi vố  tư ban 

đầu. Theo phương pháp này thì thời gian hoàn vốn càng ngắn, dự án càng được 
đán

* T øi
 mỗi 

năm a
thuần c như dưới đây: 

 

n ( Per  PP). 
ian đ hồi la n đầu

h giá tốt. 
Để áp dụng phương pháp này, trước hết nhà đầu tư phải xác định trước thời gian 

hoàn vốn tối đa có thể chấp nhận được. Dự án nào có thời gian thu hồi vốn dài hơn 
thời gian nói trên sẽ không được chấp nhận và ngược lại. 

 

hơ  gian hoàn vốn giản đơn. 
Chẳng hạn một dự án có vốn đầu tư ban đầu 900 triệu đồng, lưu kim thuần
 l ø 300 triệu thì thời gian hoàn vốn là 3 năm. Xét một ví dụ khác: Dòng lưu kim 

ủa một dự án đã được xác định 

Năm  
0 1 2 3 4 

NCF (triệu đồng) -1.500 400 600 600 500 
 

Thu hồi thuần tích luỹ đến cuối năm thứ 2 là: 400 + 600 = 1.000 < 1.500 vốn đầu 
tư ban đầu. Nhưng thu hồi thuần đến cuối năm thứ 3 là: 400 + 600 + 600 = 1.600 > 
1.500 vốn đầu tư ban đầu. Như vậy thời gian hoàn vốn nằm trong khoảng giữa năm 

 được xác định như sau: 

ù 3 đủ để thu hồi lại 500 triệu đồng vốn đầu tư chưa thu 
hồi hết là: 500/50 = 10 tháng. 

án 
chi g 

* T

thứ 2 và năm thứ 3. Thời gian hoàn vốn
- Vốn đầu tư ban đầu: 1.500 triệu đồng. 
- Thu hồi thuần tích luỹ đến cuối năm thứ 2: 1.000 triệu đồng. 
- Lượng vốn đầu tư còn chưa thu hồi hết: 1.500 – 1.000 = 500 triệu đồng. 
- Thu hồi thuần năm thứ 3: 600 triệu đồng. Như vậy trung bình mỗi tháng thu 

hồi là: 600/12 = 50 triệu đồng. 
- Số tháng của năm thư

- Thời gian hoàn vốn: 2 năm 10 tháng. 
Thời gian hoàn vốn mà chúng ta tính ở trên là thời gian hoàn vốn chưa xét đe

ết khấu, tức là chưa xét đến giá trị theo thời gian của đồng tiền. Dưới đây chún
ta sẽ xem xét thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dự án. 

 

hời gian hoàn vốn có chiết khấu. 
 

Một cách khái quát, nếu một dự án có dòng lưu kim thuần như dưới đây thì thời 
gian hoàn vốn là thời điểm k nào đó trên trục thời gian mà tính đến đó, tổng hiện 
giá các lưu kim thu vào (các Ak > 0) bằng tổng hiện giá giá trị tuyệt đối các lưu kim 
chi ra (các Ak < 0) ở giai đoạn đầu. Lưu ý: hiện giá có nghĩa là đưa các giá trị của 
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dòng lưu kim xuất hiện ở các thời điểm khác nhau v  điểm  trên tr
tho

ề thời 0 ục thời gian 

A0  1  2  A3  A4  A5 
   

   n 
 xác định thời gian hoàn vốn:  

trị của dòng lưu kim thuần tính đến thời 
ñie c định k1 và k2 (k1, k2 là 
2 s ng 
pha , f(k1)) và K2(k2, f(k2)) để xác định thời gian 
hoa ểm của đồ thị hàm số 
f(k)

âng qua lãi suất tính toán. 
 

 A  A
    Ak     An  

0   1   2   3   4   5 
      k   

Phương pháp
Đặt y = f(k) là hàm số chỉ tổng giá 
åm k trên trục thời gian với suất chiết khấu tính toán i. Xá
ố nguyên liên tiếp và k1 < k2) sao cho f(k1) < 0 và f(k2) > 0. Sử dụng phươ
ùp đường thẳng đi qua hai điểm K1(k1

øn vốn k* thuộc khoảng (k1,k2) sao cho f(k*) = 0 (giao đi
 với trục hoành). 
Ví dụ: Giả sử đã xác định được d
 

òng lưu kim thuần của một dự án như sau: 

 –500    –100     300      280      200      200       200   110    –50 
0  1  2   3   4    5  

    6      7  8 
Hãy xác định thời gian hoàn vốn có chiết khấu biết MRRR = 10%/năm. 
Giải: Đặt y = f(k) là hàm số chỉ tổng giá trị của dòng lưu kim thuần của dự án 

tính

2 x (1 + 0,10) + 300 = –415 
x (1 + 0,10)2 + 300 x (1 + 0,10) + 180 = –176,5 

f(4) = f(3) x (1 + 0,10) + 150 = 5,85 
 

Như vậy 3 năm < k* < 4 năm 
176,5) và K (4; 5,85). Các 

hệ a
 

 đến thời điểm k với suất chiết khấu i = 10%/năm. 
f(0) = –500 
f(1) = –500 x (1 + 0,10) – 100 = –650 
f(2) = –500 x (1 + 0,10)  – 100 
f(3) = –500 x (1 + 0,10)3 – 100 

Gọi y = ak + b là đường thẳng đi qua hai điểm K (3; –3 4

số  và b được xác định như sau: 

35,1825,17685,5
=

+
=a  

34 −
55,723435,18285,5 −=×−=b  

97,3
35,182
55,723* ==

−
=

a
bk năm 

Chú ý: thời gian hoàn vốn chỉ tính đến tháng, không cần tính đến ngày. 
Có thể sử dụng công thức sau để tính thời gian hoàn vốn: 

( ) ( )
( ) ( )21

1221*
kfkf

kfkkfk
k

+

×+×
=  

Trong ví dụ trên ta tính được: 
 

97,35,176485,53* =
×+×

=k năm 
85,55, +

Nhược điểm của phương pháp thời gian hoàn vốn: 

ø hoàn vốn. Một dự a  dài hơn chưa chắc đã 
ơn. 

176

- Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn đầu tư không đánh giá phần thu nhập ở các năm 
sau thời ky ùn có thời gian hoàn vốn
kém hiệu quả hơn một dự án khác có thời gian hoàn vốn ngắn h
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- Đặc biệt với thời gian hoàn vốn giản đơn t ông p áp này hì phư h còn không 

Thế nhưng nếu không xét đến thời gian hoàn vốn của dự án thì chúng ta đã bỏ 
qua yếu tố rủi ro khi đánh giá, thẩm định dự án. Rõ ràng, một dự án có thời gian 
hoa

resent Value - NPV). 
Công thức tính NPV: 

 (Có thể tính  với ý nghĩa tương tự). 

Ví dụ: 

xét đến kết cấu của dòng lưu kim theo thời gian trong thời kỳ hoàn vốn. 

øn vốn nhanh sẽ hạn chế được nhiều rủi ro. Ngoài ra phương pháp thời gian hoàn 
vốn có các ưu điểm sau: đơn giản, dễ sử dụng; độ tin cậy tương đối cao do thời kỳ 
hoàn vốn đầu tư là những năm đầu hoạt động, độ rủi ro thấp hơn những năm sau. 
Do đó, phương pháp thời gian hoàn vốn được sử dụng để đánh giá sơ bộ dự án, là 
chỉ tiêu bắt buộc phải tính toán khi lập dự án đầu tư. 

b. Hiện giá thu hồi thuần NPV (Net P

( )∑
=

−+=
n

k

k
k iANPV

0
1  

( )∑
=

−+=
n

k

kn
k iANFV

0
1

Lấy lại số liệu của ví dụ trên, NPV được xác định như sau: 
 

 –500    –100     300      280      200      200       200   110  0  –50 
0  1  2   3   4    5  

    6      7  8 
 

197,274
1,1

50
1,1

110
1,1

200
1,1

200
1,1

200
1,1

280
1,1

300
1,1

100500 8765432 =−++++++−−=NPV  

Khi NPV = 0, bản thân dự án đã bù đắp về giá trị của tiền tệ theo thời gian bao 
gồm

ã trang trải vừa đủ các khoản chi phí cho việc 
sử dụng các nguồn vốn khác nhau và cả phần thu nhập bù trừ yếu tố rủi ro. 

 dự án tăng lên, NPV của dự án giảm đi. Điều 
này ư

 

f(i) là hàm số của NPV theo suất chiết khấu  hà y sẽ cắt trục 
hoa

- Nếu NPV < 0: loại bỏ dự án. 

 cả chi phí sử dụng vốn và rủi ro vì trong suất chiết khấu tính toán đã bao gồm 
cả hai yếu tố này. Có nghĩa là dự án đ

Khi suất chiết khấu tính toán của
 đ ợc minh họa trên đồ thị như dưới đây. 

NP

i (%) 
0

f(i) 

i
 này NP
. Đồ thị m số nà

ønh tại mo ùi ha iểm V = chính là suất 
thu hồi nội bộ của dự án (IRR) sẽ được trình bày ở phần sau. 

Với các dự án độc lập, việc đánh giá dự án theo phương pháp NPV rất đơn giản, 
phụ thuộc vào giá trị NPV tính được: 

- Nếu NPV > 0: chấp nhận dự án. 

ät điểm, vơ  suất chiết k áu i* tại đ  0. đây 
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- Nếu NPV = 0: việc có chấp nhận dự án hay không tuỳ thuộc vào quyết định 
của nhà đầu tư. 

Khi phải so sánh chọn lựa một trong nhiều phương án loại trừ nhau, việc đánh 
giá dự án dựa trên phương pháp NPV trở nên phức tạp hơn. 

ợc chọn.  

 Trường hợp các dự án đầu tư có tuổi thọ bằng nhau 
Khi không có sự hạn chế về nguồn vốn đầu tư và quy mô vốn đầu tư của các dự 

án không chênh lệch nhau nhiều, dự án nào có NPV lớn hơn sẽ đư
Tuy nhiên, một dự án đầu tư có NPV lớn hơn so với dự án đầu tư khác có thể là 

do quy mô đầu tư của dự án thứ nhất lớn hơn nhiều so với dự án thứ hai. 
Ví dụ: Giả sử có 2 dự án lựa chọn sau (MRRR = 10%/năm) 

 Năm 0 Năm 1 Năm 2 NPV 
Dự án 
Dư

-10
.00  600.000 

0 
000 

50 I 
ï aùn II -1

0.000 
0.000

80.000 50.00
580.

14.0
24.793 

Dự án II có NPV lớn hơn  dự a hưng  đầu o dự án II quá lớn: 
gấp g tương xứng: 
chỉ gấp 1,8 lần. Vậy có nên chọn dự án II hay không. Quyết định của nhà đầu tư lúc 
này cần ñöô  dựa t  x th h ác

Do đó nếu có sự hạn chế về nguồn vốn đầu tư
cạnh: hiện giá thu hồi thuần và hiệu quả sinh lời của
tích cả chỉ tiêu NPV và IRR hay là một ân tí át hợp  NPV PI. 

 h các  có t thọ k hau 
Kh ai iều  đầu ïi trư  the ông p NPV

các dự án đầu tư có tuổi thọ khác nhau ải đư ùng v
gian bằng cách lấy BSCNN của tuổi thọ ta  cả các  đầu

Ví 

so với ùn I, n  vốn tư ch
 10 lần so với dự án I trong khi quy mô doanh lợi thu được khôn

 ïc rên việc em xét êm các c ỉ tiêu kh
 thì sẽ phải xem xét cả hai khía 

. 

 vốn đầu tư, bằng cách phân 
ch kesöï  ph  giữa  v ø a

So sán
i so sán

dư án
hay nh

ï u åi 
dự án

o ha  n
 tư loa

ùc
h h ø nhau o phư háp  mà 

thì ph a chu e ùng một độ dài thời 
 tư.  
à c

át  dự án
dụ: Doanh ng dự đ ầu tư dây àn sa át mơ ù hai 

cung cấp A và B chào giá, doanh nghiệp phải chọn một trong hai dây chuyền. Các 
dòn

 
 Năm 1 Năm 2 Năm 3 

hiệp ịnh đ  một chuye ûn xua ùi. Co nhà 

g lưu kim thuần của hai phương án tính toán được như sau (đơn vị tính là triệu 
đồng):

 Năm 0
Dự án A -650 390 390 - 
Dự án B -980 410 410 410 

Doanh nghiệp nên mua dây chuyền nào nếu MRRR = 10%/năm? 

 

 

BSCNN của tuổi thọ 2 dự án là 6 năm. Lập bảng tính như sau: 

 Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
Dự án A -650 390 390     
   -650 390 390   
     -650 390 390 
Tổng -650 390 -260 390 -260 390 390 
Dự án B -980 410 410 410    
    -980 410 410 410 
Tổng -980 410 410 -570 410 410 410 

 

 
Tính NPV của hai phương án với dòng lưu kim thuần được xác định trong 6 

năm. 
 NPVA = 67,403 triệu đồng 
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NPVB = 69,368 triệu đồng 
Do NPV của dự án B lớn hơn dự án A nên dự án B được chọn. 
Chú ý: 
- Để hực hi ùn ân a ố t v u kỳ 

 cu  dự á ứ nhấ ï án đa xem x ẫn cần thiết trong 
hời bằng B NN cu ổi thọ các dự án; thứ hai, dòng lưu kim 

i trong các chu kỳ tiếp theo của nó. 
-

åi thọ là 6 năm và dự án thứ 
hai c ù tuổi tho êm  t  B ø th  các 
g trên k hợp iả sư  cầu rường  hỏi v ột loại 

trong ăm, d  nghi ó hai ùn lo ïi trừ nha  A và B, dự 
, dự án B là 10 năm, nếu thực hiện dự án A thì năm 

 thực  đầu t å sung thời hạn của đầu tư bổ sung này là 3 

 

 t ện so sa h như tre , cần đư ra một s giả thiế ề các ch
tiếp theo ûa các n: th t, dư ng ét v
khoảng t gian SC ûa tu
thuần của các dự án không thay đổ

 Trong một số trường hợp người ta có thể thực hiện đầu tư bổ sung khác với 
đầu tư trước. Vì nếu chẳng hạn một dự án có tuo

o ï là 7 na  thì việc ính theo SCNN la 42 năm ì rõ ràng
iả thiết hông lý. G û nhu thị t  đòi ề m

sản phẩm  10 n oanh ệp c dự a a u
án A có thời hạn 7 năm
thứ 7 phải hiện ư bo  và 
năm. 

Ví dụ: 
So sánh hai dự án đầu tư có dòng lưu kim thuần dưới đây. Suất chiết khấu i 

= 10%/năm (đơn vị tính: triệu đồng): 

 
Dự án II phải đầu tư bổ sung vào cuối năm thứ 3. Dòng lưu kim thuần đầu tư 

bổ sung cho dự án II là: –70, 30, 65. Lập bảng tính: 
 

 Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 
Dự án I 
Dự án II 

-100 
-60 

30 
25 

40 
25 

30 
25 

20 
 

20 
 

Đầu tư bổ sung dự án II -70 30 65 
Dự án IIBS -60 25 25 -45 30 65 
 

NPVI = 8,949 triệu đồng  

 Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 
Dự án I -100 
Dự án II -60 25 25 25 

30 40 30 20 20 

NPVII = 10,430 triệu đồn
, nếu  đến đầu ổ sung th  án II tốt  dự án I NPVII 

> và do đó ùn IIBS được chọn. 

trong điều kiện 

 

ùc d ï án ñ ập ô
không bị hạn chế về nguồn vốn đầu tư, do đó doan
dự án độc lập có NPV > 0; hoặc sẽ chọn d ùn n
dự án loại trừ nhau. Tuy nhiên, nếu nguồn vốn đa
sẽ không thể thực hiện tất cả các dư n độc p co
nhất mà quy mô vốn đầu tư quá lớn vượt q  giới
này  
ngu

g 
Như vậy  xét tư b ì dự  hơn  vì  

NPVI   dự a
 

 Lựa chọn các dự án đầu tư theo phương pháp NPV 
nguồn vốn bị giới hạn 

Các phương pháp lựa chọn ca ư ề c û trên được áp dụng với điều kiện 
h nghiệp sẽ chấp nhận tất cả các 

ự a ào có NPV lớn nhất trong số các 
àu tư bị giới hạn thì doanh nghiệp 

ï á  lậ ù NPV > 0 hoặc dự án có NPV lớn 
uá  hạn cho phép. Trong trường hợp 

, cần có phương pháp lựa chọn một tập hợp các dự án trong phạm vi giới hạn về
ồn vốn sao cho NPV là lớn nhất. 
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Ví dụ: Doanh nghiệp có một nguồn vốn giới hạn là 100 triệu đồng và doanh 
nghiệp có các dự án đầu tư độc lập sau: 

 

 Dự án I Dự án II Dự án III Dự án IV Dự án V 
Vốn đầu tư 40 30 60 10 95 

NPV 10 8 17 3 25 
 

Doanh nghiệp có thể có các tập hợp dự án được lựa chọn sau: 
- Dự án I + Dự án II + Dự án IV : Tổng giá trị NPV = 21 triệu 

đồng 
- Dự án I + Dự án III   : Tổng giá trị NPV = 27 triệu 

 : Tổng giá trị NPV = 28 triệu 
đồng 

- PV = 25 triệu 

 II + Dự án III + Dự án IV 

họn ra một hoặc một số dự án trong số những dự án có thể có để đạt 
tổn

át chiết 
khấu càng lớn thì NPV càng nhỏ và ngược lại. Việc xác định suất chiết khấu sao 
cho phù hợp là khó khăn, nhất là khi thị trường vốn có nhiều biến động. NPV cũng 
chưa cho biết mức độ sinh l g 
vẫn

än g hua ôøi t
 phương pháp suất thu hồi nội bộ. 

Suất thu hồi nội bộ của một dự án là suất thu hồi do bản thân dự án tạo ra. Nó 
ân dự án đang xét. 

IRR cho thấy mức lãi suất tối đa mà dự án có thể chấp nhận được, nó cho phép 
các øo thì dự án hoàn vốn - đây là ưu 
điểm đặc thù của phương pháp này. Hạn chế của chỉ tiêu IRR là nó không cho thấy 
quy mô doanh lợi của dự án. Một khoản thu nhập có suất thu hồi 50%/năm nếu chỉ 
với số tiền bỏ ra là 100.000 đồng thì gần như không có ý nghĩa đáng kể đối với 
doa

 IRR chính là 
lãi 

đồng 
- Dự án II + Dự án III + Dự án IV

Dự án V    : Tổng giá trị N
đồng 

Như vậy, kết hợp tối ưu nhất là  : Dự án
Ưu điểm của phương pháp NPV: chỉ tiêu hiện giá thu hồi thuần cho biết tổng 

hiện giá tiền lời sau khi đã hoàn vốn của dự án, phương pháp NPV đã khắc phục 
được nhược điểm của phương pháp thời gian hoàn vốn. NPV là một tiêu chuẩn hiệu 
quả tuyệt đối có xét đến giá trị theo thời gian của đồng tiền, tính đầy đủ mọi khoản 
thu chi trong cả thời kỳ hoạt động hoặc thời kỳ phân tích của dự án, vì vậy, NPV là 
tiêu chuẩn để c

g lợi ích lớn nhất với những nguồn lực giới hạn nhất định. 
Hạn chế: chỉ tiêu NPV phụ thuộc vào suất chiết khấu được chọn. Sua

ời của bản thân dự án. Do đó, dự án tuy có lời nhưn
 có thể không nên đầu tư vì mức độ sinh lời thấp. 
Để khắc phục các hạn chế của chỉ tiêu hie iá thu hồi t àn NPV ngư a áp 

dụng

c. Suất thu hồi nội bộ IRR (Internal Rate of Return - IRR). 

cho biết khả năng sinh lời của bản tha

 nhà phân tích nhìn thấy với suất chiết khấu na

nh nghiệp. 
NPV là một hàm của suất chiết khấu i, tức NPV = f(i). Như vậy,
suất mà nếu dùng nó làm lãi suất chiết khấu thì NPV = f(IRR) = 0, ta có: 
 

( )
( )∑ =

=

k 0  

øng lưu kim thuần sau: 
+k

ki0 1
Ví dụ: Một dự án đầu tư có do
 

==
n

IRR
A

NPVIRRf
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IRR là lãi suất chiết khấu mà NPV = 0 tức là: 
 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0
1
150

1
250

1
250

1
0

11 65432 =
+

+
+

+
+

+
+++ iiiiii

 

sử dụng phương pháp “Thử và Sai” (“Trial 
and Error Method”) hoặc phương pháp nội suy để tính gần đúng IRR. 

Các bước để xác định IRR như sau: chọn một suất chiết khấ øo đó mà f(i) > 
0; t ọn i1 và i2 (i1 < i2) sao cho NPV1 = 
f(i1

 hai điểm I1(i1, f(i1)) và I2(i2, f(i2)). Các hệ 
số a

30200150800 +++−=IRRf

Để giải phương trình này người ta 

u i na
ăng dần suất chiết khấu i đến khi f(i) < 0. Ch
) > 0 còn NPV2 = f(i2) < 0. 
Gọi y = ai + b là đường thẳng đi qua

a v ø b được xác định như sau: 

12 ii −
2 )()( ififa í−

=  

211 )()( aiifaiifb ì −=−=  

Cuối cùng tính IRR theo công thức sau: 
a
bIRR −

=  

Trong ví dụ này ta có i1 = 15% và tính được f(15%) = 11, i2 = 20% và f(20%) = -
91. Gọi y = ai + b là đường thẳng đi qua hai điểm: I1(0,15; 11); I2(0,20; -91). Khi đó: 
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Có thể tính IRR theo công thức sau: 
 

( )
21

1
121

NPViIRR +=
NPVNPV

ii
+

−  

Trong ví dụ trên ta có kết quả sau: 

( ) %54,151554,0
9111

1115,020,015,0 ==
+

−+=IRR       

 phương pháp IRR trong trường 
hợp

 vốn bị hạn chế, không đơn giản là chọn các dự án có IRR cao hơn. Tương tự 

 Lựa chọn các dự án bằng chỉ tiêu IRR 
Quyết định chấp nhận hay loại bỏ dự án theo
 các dự án độc lập thì dự án nào có: 
- Nếu IRR > MRRR: chấp nhận dự án. 
- Nếu IRR < MRRR: loại bỏ dự án. 

 Lựa chọn các dự án đầu tư trong điều kiện nguồn vốn bị giới hạn 
Khi sử dụng chỉ tiêu IRR để so sánh các dự án đầu tư độc lập trong trường hợp 

nguồn
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như khi lựa chọn các dự án theo phương pháp NPV khi có sự giới hạn về 
vốn, c ợ  án ế ưu

Ví dụ: 

nguồn 
ần kết h p các dự  để có k t quả tối  nhất. 

Một doanh nghiệp có khả năng vốn đầu tư là 900 triệu. D

IRR = 30%/năm, dự án B cần 800 triệu và có IRR = 25%/năm. Trong trường 
hợp h 
ngh ïi doanh nghiệp 
sẽ 

oanh nghiệp có 
hai dự án đầu tư loại độc lập A và B. Dự án A cần mức vốn đầu tư là 500 triệu và đạt 
được 

 này không thể kết hợp hai dự án A và B vì quá khả năng vốn đầu tư của doan
iệp. Chỉ có thể thực hiện một trong hai dự án. Giả sử số vốn còn la

đem gửi ngân hàng với lãi suất 12%/năm. Nếu A được chọn thì 500 triệu sẽ được 
đầu tư với IRR là 30%/năm, 400 triệu còn lại sẽ được cho vay với lãi suất (cũng chính 
là suất thu hồi nội bộ của phương án cho vay) là 12%/năm. Suất thu hồi tổng vốn đầu 
tư của doanh nghiệp là: 

%22
900

%12400%30500
=

×+×  

Nếu dự án B được chọn thì suất thu hồi tổng vốn đầu tư: 

%56,23%12100%25800
=

×+
900

×  

Kết quả cho thấy, mặc dù IRR của dự án A cao hơn (30% so với 25%) nhưng dự 
án B lại thể hiện sự đầu tư có lợi hơn cho công ty. 

 Lựa chọn các dự án đầu tư loại trừ nhau 

ng quy mô đầu tư 
nho

đã bỏ qua cơ hội thu được giá trị hiện tại lớn 
hơn

 cao. 
Bước   ho ä c g ie
B Nếu MR ì loa ông a u tie IRR  phương 

án th ếu I RR oại p g án ai. T  tính  của các 
phươ o th o đe i IRR một p g án ó lớn  MRRR. 
Phương án này trở thành phương án gốc

ông 
án g phương án gốc bằng cách lấy dòng lưu kim thuần của phương án kế tiếp 
trừ 

 T  lưu kim thuần gia tăng vừa 
xác

ùn kế tiếp phương án gốc 
sẽ o sánh với các phương án tiếp 
theo. 

N tín ở lớn RR hư kế tiếp phương án 
gốc trơ  phương án gốc  phương án gốc trước đó bị loại. 

ước 7: Lặp lại các bước từ 4 đến 6 cho đến khi chỉ còn một phương án duy 
nhất - đó là phương án được lựa chọn. 

Cần lưu ý việc sử dụng IRR có thể dẫn đến những quyết định không chính xác 
khi lựa chọn các dự án loại trừ nhau. Những dự án có IRR cao như

û có thể có NPV nhỏ hơn NPV của những dự án khác có IRR nhỏ hơn, tức là khi 
lựa chọn một dự án có IRR cao có thể 

. 
Trong những trường hợp trên, người ta sử dụng phương pháp tính suất thu hồi 

nội bộ gia tăng. Các bước tiến hành như sau: 
Bước 1: Xếp các phương án theo thứ tự chi phí đầu tư ban đầu từ thấp lên

2: Tính suất thu ài nội bo ho phươn  án đầu t ân (IRR1). 
ước 3: IRR1 < RR th ïi phư ùn đầ ân, tính 2 cho
ứ hai. N RR2 < M R thì l hươn thứ h iếp tục  IRR
ng án the ứ tự ch án kh  của hươn nào đ  hơn

. 
Bước 4: Xác định dòng lưu kim thuần gia tăng giữa phương án kế tiếp phư
ốc và 

đi dòng lưu kim thuần của phương án gốc. 
Bước 5: ính suất thu hồi nội bộ gia tăng cho dòng
 định. 
Bước 6: Nếu IRR ở bước 5 nhỏ hơn MRRR thì phương a
bị loại, phương án gốc được giữ lại để tiếp tục s

ếu IRR h được bước 5  hơn M R thì p ông án 
û thành  còn

B

Ví dụ: 
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Doanh 
nghiệp dự tính 
lắp đặt một hệ 

tho ể lựa chọn: máy 1, máy 2, máy 3 
và máy 4, trong đó chỉ có thể chọn một. Suất chiết khấu của doanh nghiệp là 
10%/ ùc s ho ûn

       0 Naêm 1 Naêm 3  4 Naêm 5 

Naêm 0 

 

áng máy mới. Doanh nghiệp có bốn khả năng đ

năm. Ca ố liệu c  trong ba g: 
    Năm Năm 2 Năm

Máy I -2.450 500 500 900 1.500 600 
Máy II -3.000 1.000 550 950 1.500 700 
Máy III -1.800 900 700 600 400 100 
Máy IV -2.000 1.000 750 600 420 200 

Hãy dùng phương pháp phân tích suất thu hồi nội bộ gia tăng để chọn máy? 
\Giải: 
Sắp xếp thứ áy h  tư ban đầu tăng dần: 
  M  M áy II 
Tính IRR3: IR 3%
Máy 3 được chọn làm phương án gốc vì IRR3 > MRRR 
Dò
 

0 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 

tự các m theo chi p í vốn đầu
áy III → áy IV → Máy I → M
R3 = 20,5 /năm 

ng lưu kim thuần gia tăng: Máy IV – Máy III 

Năm Năm 
-200 100 50 0 20 100 

 

Năm 4 Năm 5 

IRRIV – III = 11,69%/năm 
Máy IV được chọn làm phương án gốc vì IRR  > MRRR IV – III

Dòng lưu kim thuần gia tăng: Máy I – Máy IV 
 

IRRI – IV = 12,97%/năm 
Máy I được chọn làm phương án gốc vì IRRI – IV > MRRR 
Dòng lưu kim thuần gia tăng: Máy II – Máy I 
 

N  Năm 3 ăm 0 Năm 1 Năm 2
-550 500 50 50 0 100 

 

IRRII – I = 15,70%/năm 
Máy II được chọn làm hương ì  
Phương án tối ưu được chọn là Máy II. 
Lưu ý: Các kết qu rie dư  s
 

RR

 p  án gốc v IRRI I– I > MRRR 

ả khi tính âng từng ï án như au: 

 NPV I  
Máy I 491,025 16,67% 
Máy II 536,5 6,51 1 57% 
Máy ,7 0,5 III 382 81 2 3% 
Máy ,7 9,55 IV 390 64 1 % 

d. Phương pha ïi  PI tabil ex - PI). 
 

ùp chỉ số lơ  nhuận (Profi ity Ind

            ( ) ( )∑∑ −− +×+×=
n

k
n

k i1CoFi1CiFPI   
== 0k0k

           

là hiện giá các lưu kim thu vào (Cash-Inflows) 

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 
-450 -500 -250 300 80 4001.0  

( )∑
=

−+×
n

k

kiCiF
0

1
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( )∑
=

hỉ tiêu thời gian hoàn vốn có chiết khấu và hiện giá thu hồi thuần, 
chỉ á 
thì  c
như ch
hoặc k

Vớ
- ận dự án. 

í 

−+×
n

k

kiCoF
0

1  là hiện giá GTTĐ các lưu kim chi ra (Cash-Outflows) 

PI cho thấy cứ một đồng chi phí bỏ ra thì tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập.  
Cũng như c

 so lợi nhuận chịu ảnh hưởng của lãi suất tính toán. Lãi suất tính toán càng cao 
PI àng nhỏ và ngược lại. PI cũng là một tiêu chuẩn tương đối vì thế, tương tự 

ỉ tiêu IRR, có thể dẫn đến sai lầm khi lựa chọn những dự án loại trừ nhau, 
hi có sự hạn chế về nguồn vốn đầu tư. 
i các dự án độc lập, dự án nào có: 
PI > 1: chấp nh

- PI < 1: loại bỏ dự án. 
V dụ:Có 3 dự án lựa chọn được đưa ra xem xét (MRRR = 10%/năm): 

 Năm 0 Năm
 

 1 Năm 2 
Dự án A 
Dự án B 

-5.000 
-10.000 

6.000 
2.000 

1.000 
12.0

Dự án C -5.000 5.300 
00 

1.800 
 

Các chỉ tiêu tính được trong bảng sau: 
 NPV IRR (%) PI 

Dự án A 
Dự án B 

1.281 
1.763 

34,8 
20,0 

1,256 
1,174 

Dự án C 1.306 33,1 1,261 
Nếu lựa chọn dự án theo NPV thì dự án B được chọn 
Nếu lựa chọn dự án theo IRR thì dự án A được chọn 
Nếu lựa chọn dự án theo PI thì dự án C đươ

a
ïc chọn 

ôïc 
cho T
lợi nhuận gia tăng để lựa chọn dự án và kết quả cũng cho thấy dự án B được chọn. 

án là rõ ràng. 
- Theo phương pháp suất thu hồi nội bộ gia tăng hoặc phương pháp chỉ số lợi 

ớn hơn sẽ được chọn với điều kiện IRR 

Gi ûi bài toán bằng phương pháp suất thu hồi nội bộ gia tăng, dự án B đư
ïn. ương tự như chỉ tiêu IRR, người ta cũng có thể sử dụng phương pháp chỉ số 

Nhận xét: 
- Các dự án có vốn đầu tư ban đầu lớn hơn chỉ có thể có NPV lớn hơn mà 

IRR, PI nhỏ hơn các dự án khác; không thể có trường hợp ngược lại, tức là 
NPV nhỏ hơn còn IRR hoặc PI lớn hơn. Nếu dự án có vốn đầu tư ban đầu 
lớn hơn có NPV nhỏ hơn các dự án khác thì IRR, PI cũng sẽ nhỏ hơn, như 
vậy giữa NPV và IRR, PI không có sự mâu thuẫn và quyết định lựa chọn dự 

nhuận gia tăng, dự án nào có NPV l
của bản thân dự án này lớn hơn MRRR. 

- Như vậy, khi có sự mâu thuẫn giữa NPV với IRR, PI thì chỉ tiêu NPV sẽ có 
vai trò quyết định đến sự lựa chọn của nhà đầu tư. 

3. Phân tích rủi ro dự án đầu tư. 
Trên cơ sở phân tích các khía cạnh thị trường, kỹ thuật - công nghệ, tổ chức 

quản trị,… chúng ta đã tính được các lưu kim chi ra và lưu kim thu vào của dự án. 
Tuy nhiên, chúng ta chưa đánh giá được mức độ không chắc chắn của các dòng lưu 
kim này. 
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Nguyên nhân của sự không chắc chắn này phụ thuộc vào từng loại dự án, ngành sản 
xuất kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, bối cảnh của nền kinh tế, cơ chế chính sách của chính 
phủ,…  

Những yếu tố chính có thể đề cập đến là: 
- Điều kiện kinh tế: tính ổn định, tốc độ tăng GDP, thu nhập của dân cư,… 
- Điều kiện thị trường: mức độ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh, khả năng cung 

cấp các yếu tố đầu vào,… 
- Tình hình giá cả, lãi suất, chính sách thuế, tỷ giá hối đoái,… 
Sự biến động của các yếu tố này có thể làm thay đổi các khoản chi phí và thu 

nhập của dự án theo hướng tiêu cực: tăng chi phí và giảm thu nhập. Vậy, mức độ 
phụ thuộc của dự án vào các yếu tố này như thế nào và nếu như có biến động bất 
lợi 

với các chỉ tiêu hiệu quả của dự 
án: êu 
hie

); hiện giá thu 
hồi  số lợi nhuận (PI); điểm hòa vốn 
(BEP). 

o th áy tính ổn định của dự án
quan của môi trường kinh tế. Giúp nhà đầu tư nhận biết được những yếu tố đầu vào 
nào có tác động mạnh đến hiệu quả của dự a

 tố đầu vào ảnh 
hươ ầu  thì yếu tố nào là quan trọng và bất định nhất. Tiếp 
the

ái với yếu tố đầu vào đã xác định ở trên bằng cách đánh giá tốc độ thay đổi 
củ  Nếu tốc độ biến 
đổi  vào, dự án được 
coi là có độ nhạy cao với 

xảy ra thì dự án có còn hiệu quả hay không? Điều này đặt ra yêu cầu khi đánh 
giá và lựa chọn dự án cần đánh giá mức độ rủi ro của dự án gây ra bởi các yếu tố 
trên. 

a. Phương pháp phân tích độ nhạy. 
Phương pháp phân tích độ nhạy dự án đầu tư là phương pháp phân tích mối 

quan hệ giữa các yếu tố đầu vào không chắc chắn 
 sự thay đổi của các yếu tố đầu vào tác động đến sự thay đổi của các chỉ ti
äu quả dự án như thế nào. 
Các yếu tố đầu vào có thể không chắc chắn bao gồm: mức lãi suất tính toán; 

giá bán sản phẩm; lượng sản phẩm tiêu thụ; các khoản chi phí sản xuất; chi phí vốn 
đầu tư; thời kỳ hoạt động của dự án (dự tính thời kỳ hoạt động của dự án càng dài 
thì thu nhập của dự án sẽ càng cao và ngược lại). 

Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án bao gồm: thời gian hoàn vốn (PP
 thuần (NPV); suất thu hồi nội bộ (IRR); chỉ

Phân tích độ nhạy ch a  trước các biến động khách 

ùn, từ đó quan tâm đến các yếu tố này 
trong khi tính toán, soạn thảo và trong quá trình khai thác dự án. 

Phân tích độ nhạy cũng cho phép các nhà đầu tư chọn được những dự án an 
toàn hơn trong số các dự án loại trừ nhau. Dự án được coi là an toàn là dự án ít bị 
ảnh hưởng bởi những yếu tố đầu vào, tức là, khi những yếu tố đầu vào có sự biến 
động các kết quả của dự án vẫn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được. 

Để phân tích độ nhạy trước hết cần đánh giá trong những yếu
ûng đến các chỉ tiêu đ ra
o, xác định các chỉ tiêu hiệu quả cần phân tích. Tính độ nhạy của chỉ tiêu hiệu 

quả đo
a chỉ tiêu hiệu quả so với tốc độ thay đổi của yếu tố đầu vào.
 của chỉ tiêu hiệu quả nhanh hơn tốc độ biến đổi của yếu tố đầu

yếu tố này và ngược lại. 
Nếu độ nhạy < 0: chỉ tiêu hiệu quả thay đổi tỷ lệ nghịch với yếu tố đầu vào. 
Nếu độ nhạy > 0: chỉ tiêu hiệu quả thay đổi tỷ lệ thuận với yếu tố đầu vào. 
Ví dụ 1: Đánh giá độ nhạy của dự án qua chỉ tiêu NPV. Yếu tố chi phí vốn đầu 

tư được đánh giá là yếu tố không chắc chắn, cần đánh giá độ nhạy của dự án đối 
với yếu tố này. Trong luận chứng, NPV = 100 triệu với mức chi phí vốn đầu tư ban 
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